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Lời nói đầu 

 

 Chúng ta đã biết nguồn năng lượng từ mặt trời cung cấp cho sự sống trên 

trái đất. Vì vậy việc tìm hiểu các quá trình xảy ra trên mặt trời là chủ đề hấp 

dẫn thu hút các nhà khoa học trên thế giới trong hàng thập kỉ qua. Người ta đã 

đưa ra giả thuyết nguồn năng lượng giải phóng từ mặt trời là do các phản ứng 

nhiệt hạch, các phản ứng này biến đổi 4 proton thành Heli. Trong các quá trình 

này có một loại hạt sinh ra mà chúng ta quan tâm là neutrino. Vậy điều gì có 

thể khẳng định là bên trong mặt trời xảy ra các phản ứng nhiệt hạch, để khẳng 

định giả thuyết này thì việc cần có các thí nghiệm ghi nhận một lượng lớn 

neutrino ở mặt đất đến từ mặt trời là bằng chứng thuyết phục nhất. Tuy nhiên 

các neutrino có tiết diện tương tác rất yếu với vật chất, vì vậy chúng có thể dễ 

dàng thoát ra khỏi mặt trời đến trái đất mà không thay đổi nhiều các tính chất 

vật lý ban đầu của nó, điều này cũng dẫn đến việc ghi nhận neutrino rất khó 

khăn, các Detector muốn ghi nhận neutrino đòi hỏi phải có kích thước rất lớn, 

và rất tốn kém. Đã có những tính toán bằng lý thuyết tính thông lượng neutrino 

mặt trời, cũng như các phép đo thực nghiệm xác định thông thượng neutrino. 

Nhưng thật không may các kết quả giữa lý thuyết và thực nghiệm không khớp 

với nhau. Vấn đề này đã làm đau đầu các nhà khoa học trong một thời gian dài 

và bây giờ vẫn là vấn đề chưa có lời giải thích thỏa đáng. Đã có những giả 

thiết được đưa ra để giải thích sự khác nhau này, một trong các giả thiết đó là 

giả thuyết “Oscillation”, là giả thuyết được chấp nhận nhiều nhất. Tuy nhiên 

chúng tôi không đi sâu vào vấn đề Oscillation mà chỉ tập trung vào phân tích 

thí nghiệm đo thông lượng neutrino của thí nghiệm Kamiokande, một trong các 

thí nghiệm nổi tiếng về đo thông lượng neutrino được tiến hành ở Nhật. Thí 
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nghiệm này chủ yếu đo thông lượng neutrino của 8B và hep. Kết quả thí 

nghiệm  cũng cho thấy có sự sai khác đáng kể giữa lý thuyết và thực nghiệm, 

trong đó đặc biệt giá trị thực nghiệm thông lượng hep lớn hơn nhiều so với tính 

toán bằng lý thuyết. Trong khuôn khổ luận văn này chúng tôi chỉ giới hạn trong 

việc đưa ra hướng mới giải thích sự khác nhau của phổ hep giữa lý thuyết và 

thực nghiệm mà không xét đến quá trình “Oscillation”. 
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Chương 1   

Tổng quan về neutrino mặt trời 

Lĩnh vực nghiên cứu về mặt trời rất rộng, bao gồm các hiện tượng bão 

từ, vết đen trên mặt trời, các chu kỳ của mặt trời , neutrino của mặt trời, nhật 

chấn học “Helioseismology”… Nhưng mục đích chương này giới thiệu tổng quan 

về tình hình nghiên cứu neutrino của mặt trời, các thí nghiệm đo neutrino, các 

vấn đề mà khoa học chưa giải quyết được về neutrino.  

1.1  Sơ lược về mô hình chuẩn của mặt trời. 

               Mặt trời là một trong vô số các vì sao trong vũ trụ, tỏa ra năng lượng 

từ các phản ứng nhiệt hạch dưới dạng động năng các hạt (đặc biệt trong đó có 

neutrino) và photon. Muốn nghiên cứu các phản ứng nhiệt hạch ở lõi mặt trời, 

người ta phải thu thập các thông tin từ các phản ứng đó thông qua các photon 

hoặc neutrino. Tuy nhiên các photon được sinh ra ở lõi có thể phải mất 100.000 

năm hoặc lâu hơn [15] để “thẩm thấu” ra bề mặt mặt trời và đi vào không gian. 

Trong suốt thời gian đó bất kì các đặc điểm nào mà chúng ta quan tâm về các 

phản ứng nhiệt hạch ở lõi không thể xác định được. Riêng chỉ có các neutrino 

tương tác rất yếu với vật chất nên có thể dễ dàng đi qua phần lõi mặt trời . Hơn 

nữa các neutrino mặt trời chuyển động với vận tốc ánh sáng đến trái đất chỉ 

trong vòng vài phút, nói cách khác nếu chúng ta đo được neutrino ở mặt đất thì 

ngay thời điểm đó, chúng ta có thể suy ra các phản ứng xảy ra bên trong mặt 

trời cách đó khoảng vài phút. Do đó neutrino là kênh quan trọng để tìm hiểu 

các quá trình xảy ra bên trong lõi mặt trời.  

Bên cạnh đó các nghiên cứu về quang học của mặt trời cũng cung cấp 

hầu hết các đặc điểm về mặt trời bao gồm: khối lượng M, bán kính R, thành 
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phần hóa học bề mặt, độ sáng. Tuổi mặt trời được xác đình từ các nghiên cứu 

về thiên thạch. Bảng 1 dưới liệt kê các thông số được xác định. 

                       Bảng 1.1  Các thông số của mặt trời [15]. 

               Các thông số                                Giá trị  

                 Khối lượng                           1.989×1030kg 

                  Bán kính                           6.9599×108m 

              Độ chiếu sáng                          3.826×1026w 

                   Tuổi                          4.57×109 năm 

  

 Các mô hình mặt trời sử dụng các thông số đã được xác định này được 

phát triển từ những năm 1950, nhằm để hiểu các quá trình bên trong mặt trời. 

Các mô hình nói chung xem mặt trời là môi trường đồng nhất khí, trong đó xảy 

ra quá trình đốt cháy proton ở lõi. Từ đó các phương trình trạng thái của mặt 

trời được rút ra từ các giả định sau. 

- Cân bằng thủy lực (Hydrostatic Equilibrium), tức là bất cứ điểm nào 

bên trong mặt trời, áp suất từ bên trong ra cân bằng với áp lực hấp 

dẫn bên ngoài vào. 

- Vận chuyển năng lượng từ lõi ra bề mặt do các photon và chuyển 

động đối lưu. 

- Nguồn năng lượng chính là phản ứng nhiệt hạch. 

- Độ giàu các nguyên tố hóa học chỉ thay đổi do phản ứng hạt nhân. 

Các mô hình kết hợp mô hình tương tác yếu của vật lý hạt cơ bản với mô hình 

mặt trời gồm các phương trình trạng thái (áp suất, nhiệt độ, mật độ...) được gọi 

là Mô Hình Mặt Trời chuẩn (Standard Solar Models) hay SSM 
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 Ở đây chúng ta chỉ giới hạn tìm hiểu mô hình tương tác yếu. Nó bao gồm 

các phản ứng hạt phân biến đổi 4 proton thành Heli, hình 1.1 chỉ các phản ứng 

chính xảy ra ở lõi mặt trời, các phản ứng này được biết đến như chuỗi ( hay còn 

gọi là chu trình) proton-proton, hay chuỗi (chu trình) p-p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 Chu trình  p-p, những phản ứng chính xảy ra trong mặt trời [15]. 

 

Bên cạnh đó cũng có các phản ứngï chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với chu trình p-p. 

Hình 1.2 chỉ chu trình Cacbon-Nito-Oxi, cũng biến đổi 4 Hidro thành Heli, 

nhưng phải sử dụng Cacbon, Nito, Oxi, là những chất xúc tác. Ngoài chu trình 

CNO, còn có các chu trình Ne-Na, Mg-Al, vì số các phản ứng của các chu trình 

này rất bé so với chu trình các phản ứng p-p, dẫn đến đóng góp năng lượng vào 

tổng năng lượng được sinh ra ở mặt trời của các chu trình này cũng rất bé nên 

trong luận  văn này chúng ta chỉ giới hạn tìm hiểu chu trình p-p. 

 

p+p→D+e++e p+e- +p→D+e 

D+p→3He+ 

3He+3He→+2p


3He+4He→7Be+ 3He+p→+e++e 

7Be+e-→7Li+e 7Be+p→8B+ 

     7Li+p→2 8B→8Be*+e++e 

8Be*→2 
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Hình 1.2. Chu trình CNO [15].  

1.2   Phổ  thông lượng neutrino  tính toán theo lý thuyết. 

Từ hình 1.1  chúng ta thấy neutrino được sinh ra từ các phản ứng sau 

  p+p                      D+e+ +e                                   (đvieát tắt là  pp ) 

  p+e_ + p                D+e                                        ( viết tắt là pep ) 

  3He+p                  e+ +e                                   ( viết tắt là hep ) 

  7Be+e_                 Li7 +e                                                        ( viết tắt là 7Be ) 

  8B                    8Be* + e++e                                           ( viết tắt là 8B )    

 Ở hình 1.2,  neutrino cũng được sinh ra từ các phản ứng phân rã e.  

   13N                      13C+e+e    ( viết tắt là 13N ) 

   15O                   15N+e+e   ( viết tắt là 15O )  

Tính toán đầy đủ nhất về mô hình mặt trời chuẩn được phát triển bởi 

Bahcall và các cộng sự[2]. Họ xây dựng mô hình mặt trời chuẩn với lý thuyết 

mới nhất về thuyết tiến của các sao và các dữ liệu input mới nhất bao gồm tiết 

diện các phản ứng hạt nhân, tính chắn bức xạ (Radiative Opacity), thành phần 

(p,) 

(p,) 

(p,) 

(p,) e

e

12C 

15N 

15O 

13N 

13C 

14N 
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hóa học ở trên mặt trời, hệ số khuếch tán, các hằng số của mặt trời như khối 

lượng, bán kính, độ sáng…  . Trong đó các giá trị tiết diện hầu hết được tính 

toán bằng lý thuyết và hầu như không có giá trị thực nghiệm để so sánh, vì  các 

phản ứng nhiệt hạch chính xảy ra trên mặt trời chủ yếu là tương tác yếu với tiết 

diện rất nhỏ, nên với kĩ thuật hiện tại, người ta không thể tiến hành đo tiết diện 

các phản ứng này. Một trong những đặc điểm quan trọng để có thể tính số các 

phản ứng trên mặt trời là độ sáng được kí hiệu L (L là năng lượng mà mặt trời 

giải phóng dưới dạng photon trong 1 giây), độ sáng có thể suy ra bằng cách đo 

năng lượng dưới dạng photon ở mặt đất ( hoặc ở vệ tinh) nhận được trong 1 

giây và trong cm2 (kí hiệu là I) từ đó suy ngược trở lại độ sáng của mặt trời 

theo công thức 24L R I (R là khoảng cách từ mặt trời đến mặt đất hoặc vệ 

tinh), từ giá trị độ sáng, chúng ta có thể tính được tổng năng lượng mặt trời phát 

ra trong 1 giây, do quá trình cân bằng nhiệt, năng lượng mất đi sẽ bằng năng 

lượng sinh ra nên tổng năng lượng đó sẽ bằng với năng lượng do các phản ứng 

nhiệt hạch sinh ra, từ đó suy ra số các phản ứng nhiệt hạch cần thiết, đây là 

một trong những thông tin quan trọng để tính thông lượng neutrino. Mặc dù 

nhóm Bahcall không đưa nhật chấn học “Helioseismology” vào trong mô hình 

của mình nhưng tính toán của nhóm chỉ ra khớp rất tốt giữa giá trị vận tốc âm 

thanh “Sound Speed” được xác định theo Helioseismology và vận tốc âm thanh 

tính theo mô hình tính toán của nhóm [2]. Theo Bahcall chúng ta có giá trị 

thông lượng neutrino và phổ neutrino được cho ở được cho ở bảng 1.2 và hình 

1.3. 
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Bảng 1.2 Thông lượng neutrino mặt trời đến trái đất theo tính toán của Bahcall 

với sai số 1[3] 



Neutrino từ các phản ứng              Thông lượng   (×1010cm-2s-1) 

                p-p                     5.94×1 ( 0.01
0.011.00

 ) 

               pep                     1.39×10-2( 0.01
0.011.00

 ) 

               hep                     2.10×10-7 
                       7Be                     4.8×10-1( 0.09

0.091.00
 ) 

                       8B                     5.15×10-4( 0.19
0.141.00

 ) 

               13N                     6.05×10-2( 0.19
0.131.00

 ) 

                       15O                     5.32×10-2( 0.22
0.151.00

 )   

 

 

 

Hình 1.3. Phổ thông lượng neutrino theo tính toán của Bahcall [3]. 

Năng lượng neutrino (MeV)  

Phổ thông lượng 
neutrino BP98(±)  

Th
ôn

g 
lư

ợn
g 

(c
m

-2
s-1

) 
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Hiện nay giá trị thông lượng và phổ thông lượng neutrino từ mặt trời theo tính 

toán bằng mô hình của nhóm Bahcall  được xem là chuẩn nhất về mặt tính toán 

bằng lý thuyết. Vì vậy các phép đo bằng thực nghiệm nếu đem so sánh với lý 

thuyết đều được lấy từ các tính toán của Bahcall. 

1.3. Các thí nghiệm đo neutrino mặt trời. 

1.3.1. Detector  Clo Homestake. 

Đây là thí nghiệm đo neutrino đầu tiên được R. Davis và các cộng sự 

tiến hành. Thí nghiệm bắt đầu hoạt động năm 1968 và đến nay vẫn còn tiếp 

tục. Detector sử dụng 615 tấn chất lỏng C2Cl4 để ghi nhận neutrino thông qua 

phản ứng bắt neutrino 

      e+37Cl           e- +37Ar  

Độ giàu của đồng vị 37Cl chiếm 24.23%. Ngưỡng năng lượng neutrino để có thể 

xảy ra phản ứng này là 0.814 MeV, với năng lượng này, theo hình 1.3 thì các 

neutrino của 7Be, pep, 8B, hep tham gia phản ứng. Nên hiển nhiên việc nghiên 

cứu từng kênh neutrino riêng lẻ là không thể thực hiện với Detector Clo 

Homestake. 37Ar có thời gian sống 35 ngày được chiết ra bằng phương pháp 

hóa học và được đếm bằng ống đếm tỉ lệ. Thời gian cho mỗi lần lấy số liệu dao 

động từ một đến ba tháng. 

 Với phổ thông lượng neutrino theo tính toán của Bahcall BP98, giá trị dự 

đoán của số đếm của Detector Clo Homestake phải là[15]:  

                         1.2
98 1.07.7Home

PBR 
    đơn vị neutrino mặt trời.( viết tắt là SNU) 

Trong đó 1 SNU=1 neutrino bị bắt trên 1036 nguyên tử bia trong 1s. 

Trong khi đó tỉ lệ đo thực tế là  

   2.54 0.14 0.14Home
measureR     (SNU) 
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Ta thấy chỉ bằng khoảng 33% so với giá trị được tính bằng lý thuyết, sự không 

thống nhất giữa giá trị dự đoán từ lý thuyết và giá trị đo thực nghiệm được biết 

đến là vấn đề neutrino mặt trời “solar problem”.  

1.3.2. Thí nghiệm Kamiokande và Super-Kamiokande. 

Vào năm 1987, Detector đo neutrino mặt trời Kamiokande bắt đầu hoạt 

động ở Kamioka Mozumi Mine, Nhật Bản , đến 1996 thì ngừng. Sau đó được 

nâng cấp thành Super Kamiokande, đến nay vẫn còn hoạt động. Detector gồm 

3000 tấn nước được chứa trong thùng hình trụ, diện tích bề mặt của thành thùng 

được được bao phủ khoảng 20% ống nhân quang điện dùng để ghi nhận bức xạ 

Cherenkov. Khi neutrino đi vào thùng chứa nước, tán xạ với electron, electron 

bị giật lùi, đối với các neutrino năng lượng lớn (vài MeV), thì electron giật lùi 

có năng lượng lớn, trong môi trường nước electron sẽ phát ra bức xạ 

Cherenkov, ngưỡng ghi nhận electron giật lùi đối với Detector Kamiokande là 

9MeV, sau đó được tối ưu xuống còn khoảng hơn 6 MeV, nên thí nghiệm này 

chỉ nhạy đối với neutrino năng lượng cao, theo phổ neutrino của hình 1.3 thì 

Detector Kamiokande chỉ ghi nhận neutrino của kênh 8B, hep. Thí nghiệm 

Kamiokande cũng chứng tỏ giá trị đo được bằng thực nghiệm nhỏ hơn giá trị 

được tiên đoán từ lý thuyết.  

 Với phổ neutrino tiên đoán bằng lý thuyết từ BP98 SSM thì Detector 

Kamiokande phải ghi nhận giá trị thông lượng là[15]: 

  0.98 6 2 1
98 0.725.15 10Kamiokande

PB cm s  
    

Trong khi đó giá trị thông lượng thực tế đo được:  

  0.19 6 2 1
0.332.80 10Kamiokande

measure cm s  
     

Giá trị này tương ứng vơi khoảng 14 tán xạ neutrino –electron trong một tháng. 

Sự sai khác này cũng phản ánh “vấn đề neutrino mặt trời”. Trong luận văn này 
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chúng tôi tập trung vào phân tích vấn đề phổ neutrino hep qua các số liệu của 

Super-Kamiokande I. 

1.3.3. Detector Galli SAGE và GALLEX. 

Hai thí nghiệm SAGE và GALLEX bắt đầu hoạt động từ những năm 

1990, thí nghiệm SAGE được đặt ở Mount Andyrich, Caucasus Mountains, Nga 

và GALLEX ở hầm Gran Sasso gần Rome, Ý. Cả hai thí nghiệm đều ghi nhận 

neutrino qua phản ứng: 

    e+71Ga           e- +71Ge          

Vì 71Ge không bền và phân rã nên được chiết ra đếm ở ống đếm tỉ lệ. Detector 

SAGE gồm 27 tấn Gali rắn, sau đó được tăng lên đến 55 tấn Gali, trong khi 

Detector GALLEX sử dụng 100 tấn chất lỏng GaCl3HCl như là bia trong đó có 

30.3 tấn là Gali. Năng lượng ngưỡng cho phản ứng này là 0.233 MeV, do vậy 

theo hình 1.3 thì hai Detector này nhạy cả kênh neutrino pp, cũng từ hình 1.3 ta 

thấy hầu như 100% neutrino được sinh ra ở kênh pp, nên việc có ghi nhận thêm 

kênh này trong phép đo rất quan trọng.  

Với phổ neutrino tiên đoán bằng lý thuyết từ BP98 SSM thì hai Detector phải 

ghi nhận số đếm là[15]. 

  8
98 6129Ga

PBR 
 (SNU) 

Trong khi giá trị thực tế đo được là: 

            67 8SAGE
measureR   (SNU) 

  78 6GALLEX
measureR   (SNU) 

Thí nghiệm cũng cho thấy giá thực nghiệm thấp hơn giá trị được tính theo lý 

thuyết.  
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1.3.4  Thí nghiệm SNO và giả thuyết Oscillation. 

            Từ sự khác nhau giữa giá trị đo bằng thực nghiệm và giá trị tiên đoán 

bằng lý thuyết (“vấn đề neutrino mặt trời”), người ta đã đưa ra 2 giả thuyết: 

- Phải chăng là tính toán bằng lý thuyết sai? 

- Neutrino e được sinh ra từ mặt trời “Oscillation” thành . Chính 

vì vậy khi người ta tiến hành các thí nghiệm đo e, sẽ thấy thông 

lượng thấp hơn so với giá trị lý thuyết. 

Muốn kiểm chứng giả thuyết thứ 2, người ta tiến hành thí nghiệm đo cả thông 

lượng e,. Nếu tổng thông lượng của 3 loại neutrino đó bằng với giá trị 

tiên đoán bằng lý thuyết thì khả năng giả thuyết thứ 2 được chấp nhận hơn. 

 Từ năm 1999, thí nghiệm đo thông lượng các loại e, (viết tắt 

SNO) được tiến hành ở Canada, thí nghiệm sử dụng 1000 tấn nước nặng được 

chứa trong bình bằng acrylic dạng cầu. SNO ghi nhận các loại neutrino qua các 

phản ứng sau. 

  x+e-           x+e-                             (ES)                                               

       e+d            e-+p+p     (CC)        

  x+d            x+p+n     (NC)       

Trong đó, kí hiệu x là cho cả 3 loại neutrino. 

Ở phản ứng (ES) là phản ứng tán xạ đàn hồi trên electron “Elastic Scattering”, 

mặc dù phản ứng xảy ra cho cả 3 loại neutrino nhưng giá trị tiết diện cho loại 

e lớn hơn nhiều so với hai loại ,. Phản ứng (CC) là phản ứng dòng các hạt 

mang điện “Charged current” chỉ xảy ra với e, và phản ứng (NC) là phản ứng 

dòng trung hòa “Neutral current ” xảy ra cho 3 loại neutrino như phản ứng (ES) 

nhưng tiết diện đối với 3 loại neutrino không khác nhau nhiều như phản ứng 

(ES). Người ta ghi nhận được phản ứng (ES) và (CC) là nhờ bức xạ Cherenkov 
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của electron sau phản ứng, còn phản ứng (NC) thì dựa vào phản ứng bắt 

neutron, các phản ứng này chỉ nhạy với neutrino năng lượng cao nên cũng như 

thí nghiệm Kamiokande chỉ đo neutrino của 8B, hep. Các kết quả của thí 

nghiệm SNO là[1] 

    0.06 6 2 1
0.051.76 10CC cm s 

    

    0.24 6 2 1
0.232.39 10ES cm s 
    

    0.44 6 2 1
0.435.09 10NC cm s 

    

Vì NC  là thông lượng tổng cho cả 3 loại neutrino, trong khi giá trị tiên đoán 

bằng lý thuyết là 8
0.19 6 2 1

0.145.15 10
B

cm s 
   (bảng 1.2), sự sai khác hai kết quả 

này nằm trong giới hạn sai số nên kết quả này có thể xem như phù hợp với giá 

trị tiên đoán bằng lý thuyết nếu có quá trình Oscillation. Từ kết quả của SNO, 

giả thuyết Oscillation càng được cũng cố và hiện nay giả thiết này được chấp 

nhận hơn cả. 

1.3.5. Vấn đề thông lượng neutrino hep từ thí nghiệm Kamiokande.  

 Thí nghiệm Super-Kamiokande đo năng lượng neutrino từ Emin= 5MeV 

đến Emax=20MeV, Từ 5MeV đến 14 MeV người ta chia thành các khoảng năng 

lượng với số gia 0.5 MeV, còn 14 đến 20MeV được chia thành 3 khoảng năng 

lượng 14-15MeV, 15-16MeV, 16-20MeV. Theo thí nghiệm Super-Kamiokande 

I, ta có bảng 1.3 mô tả phổ thông lượng giá trị đo được từ thực nghiệm và giá trị 

dự đoán lý thuyết. Việc chia các khoảng năng lượng lớn từ 14 đến 20 MeV như 

vậy vì thông lượng neutrino 8B và hep nhỏ ở khoảng 14 đến 20MeV (hình 1.3) 

so với thông lượng toàn phổ. Theo tính toán mới nhất của Bahcall, giá trị thông 

lượng của kênh 8B là 5.79×106cm-2s-1 và hep là 7.78×103cm-2s-1[11]. Ta thấy 

thông lượng hep nhỏ hơn 8B khoảng 103 lần nên đóng góp vào việc ghi nhận 

neutrino ở thí nghiệm là không đáng kể. Tuy nhiên , năng lượng cực đại của 
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neutrino 8B là khoảng 14.8 MeV, còn năng lượng cực đại của neutrino hep 

khoảng 18.8 MeV[11], nên từ 16MeV trở đi thì chỉ có thông lượng neutrino của 

hep đóng góp. Vì vậy mà trong khoảng từ 16 đến 20 MeV thì đóng góp của phổ 

hep là chủ yếu so với phổ của 8B.  

 

Bảng 1.3. Tỉ lệ các sự kiện ghi nhận bằng thực nghiệm và sự kiện dự đoán 

bằng lý thuyết trong mỗi khoảng năng lượng. Đơn vị của các tỉ lệ này là số sự 

kiện ghi nhận  neutrino/ktấn/năm. Giá trị trong ngoặc chỉ sai số [11]. 

Năng lượng(MeV)    Tỉ lệ quan sát   Tỉ lệ dự đoán 8B    Tỉ lệ dự đoán hep 

         5.0-5.5 
         5.5-6.0 
         6.0-6.5 
         6.5-7.0 
         7.0-7.5 
         7.5-8.0 
         8.0-8.5 
         8.5-9.0 
         9.0-9.5 
         9.5-10.0 
        10.0-10.5 
        10.5-11.0 
        11.0-11.5 
        11.5-12.0 
        12.0-12.5 
        12.5-13.0 
        13.0-13.5 
        13.5-14.0 
        14.0-15.0 
        15.0-16.0 
        16.0-20.0 

    74.7(+6.6;-6.5) 
    65.0(+3.3;-3.2)  
    61.5(+2.4;-2.3)            
    54.1(+1.7;-1.7) 
    49.4(+1.5;-1.5) 
    44.3(+1.4;-1.4) 
    36.3(+1.2;-1.2) 
    28.7(+1.0;-1.0) 
    25.0(+0.9;-0.9) 
    20.8(+0.8;-0.8) 
    16.2(+0.7;-0.7) 
    11.2(+0.6;-0.5) 
    9.85(+0.51;-0.49)  
    6.79(+0.42;-0.40) 
    5.13(+0.36;-0.33) 
    3.65(+0.30;-0.28) 
    2.46(+0.25;-0.23) 
    2.02(+0.22;-0.20) 
    1.72(+0.21;-0.19) 
    0.949(+0.16;-0.13) 
    0.341(+0.10;-0.08)   

         182.9 
         167.7 
         151.9 
         135.3 
         119.2 
         103.5 
           88.3 
           74.1 
           61.4 
           49.9 
           39.6 
           30.7 
           23.28 
           17.27 
           12.45 
             8.76 
             5.94 
             3.88            
             4.01 
             1.439 
             0.611  

          0.312 
          0.309 
          0.294 
          0.284 
          0.266 
          0.294 
          0.236 
          0.211 
          0.196 
          0.185 
          0.167 
          0.149 
          0.130 
          0.118 
          0.098 
          0.090 
          0.073 
          0.060 
          0.094 
          0.057 
          0.068 

                                  

 Theo phân tích của thí nghiệm Super-Kamiokande I năm 2006, kết quả được 

trình bày ở bảng 1.3, nhìn tổng quan ta cũng thấy giá trị đo bằng thực nghiệm 
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nhỏ hơn so với giá trị dự đoán bằng lý thuyết (dẫn đến người ta đưa ra giả 

thuyết Oscillation). Tuy nhiên khi người ta tiến hành đo các sự kiện neutrino 

trong khoảng từ 18 đến 20 MeV để tính thông lượng của hep, Việc chỉ đo trong 

khoảng năng lượng này như đã nói ở  trên, trong khoảng năng lượng này chỉ do 

kênh hep đóng góp, nên người ta có thể tính giá trị thực nghiệm thông lượng 

toàn phổ của hep phải là 73×103cm-2s-1 [11] , trong khi giá trị tính bằng lý 

thuyết là 7.78×103cm-2s-1, ta thấy giá trị thực nghiệm lại cao hơn giá trị lý 

thuyết, đáng lẽ quá trình Oscillation phải làm giá trị đo bằng thực nghiệm nhỏ 

hơn giá trị đo bằng lý thuyết, nhưng ở khoảng năng lượng từ 18 đến 20 MeV thì 

lại ngược lại, và sự chênh lệch này lên đến ~10 lần. Đã có nhóm tác giả 

Massimo Coraddu đưa ra giả thuyết do ảnh hưởng của môi trường plasma trong 

mặt trời dẫn đến sự sai lệch này , tuy nhiên trong luận văn này chúng tôi tập 

trung vào việc đưa ra giả thuyết khác có thể giải thích vấn đề trên (2 vấn đề 

này sẽ được trình bày ở chương 3).  
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Chương 2 

Cơ sở lý thuyết tính tốc độ phản ứng  

không cộng hưởng trên mặt trời 

Thông lượng neutrino phụ thuộc vào tốc độ phản ứng của các phản ứng 

sinh ra neutrino, nên hiển nhiên muốn tính thông lượng neutrino thì chúng ta 

phải tính tốc độ phản ứng sinh ra neutrino, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ 

phản ứng trên mặt trời là mật độ các hạt tham gia phản ứng, nhiệt độ mặt trời, 

vận tốc các hạt, tiết diện…, trong chương 2, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan 

về các yếu tố trên, và ảnh hưởng của các yếu tố trên đến việc tính tốc độ các 

phản ứng trên mặt trời. Lý thuyết của chương này đặt cơ sở cho các tính toán 

của chương 3, 4 và chủ yếu được tham khảo từ tài liệu [14]. 

2.1. Tốc độ phản ứng trên mặt trời. 

Chúng ta đã biết, tiết diện phản ứng phụ thuộc vào năng lượng các hạt 

tham gia phản ứng, hay vận tốc tương đối của các hạt tham gia phản ứng. Vì 

vậy chúng ta sẽ kí hiệu =(v), gọi xN , yN  là mạât độ loại hạt X,Y tương ứng 

tham gia phản ứng. Như đã nói ở trên, tiết diện phụ thuộc vào vận tốc tương 

đối của các hạt tham gia phản ứng, vì vậy chúng ta có thể xem loại hạt X hoặc 

Y đứng yên, và hạt còn lại sẽ chuyển động với vận tốc v. Do vậy nếu ta chọn 

hạt X đứng yên, thì hạt Y sẽ chuyển động hướng tới hạt X với vận tốc v, và 

thông lượng của loại hạt Y sẽ là: vy yj N . Từ đó tốc độ phản ứng (kí hiệu  r) 

sẽ bằng tích của thông lượng loại hạt Y nhân với tiết diện phản ứng và mật độ 

loại hạt X. 

                (v) v (v)y x x yr j N N N                (2.1) 

Trong đó r là số phản ứng xảy ra trong 1 cm3 trong 1 giây. 
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 Ở đây, vận tốc v không bằng hằng số, các hạt nhân chuyển động hỗn 

loạn, không phải hạt nhân nào cũng có vận tốc v như nhau, vận tốc tương đối 

của các hạt nhân phụ thuộc vào nhiệt độ của mặt trời và biến đổi trên một 

khoảng rộng từ 0 đến ∞.  Giả sử chúng ta có hàm phân bố xác suất các hạt trên 

mặt trời theo vận tốc là  v , với điều kiện chuẩn hóa. 

     
0

v dv 1


         (2.2) 

Như vậy đại lượng  v vd  mô tả xác suất các hạt nhân có vận tốc tương đối v 

nằm trong khoảng từ v đến v+dv, nên tích v (v)  trong công thức (2.1) phải 

được lấy trung bình trên hàm phân bố vận tốc, (v)v : 

   
0

(v)v (v) (v)v vd  


                                                       (2.3) 

Và tốc độ phản ứng r được tính 

   
0

(v)v (v) (v)v vx y x yr N N N N d  


         (2.4) 

Trong công thức (2.4), tích x yN N  được dùng cho hai loại hạt không đồng nhất, 

còn đối với các hạt đồng nhất thì số hạt N phải được chia cho 2, nhưng mỗi cặp 

hạt phải được tính 2 lần, do vậy trong trường hợp tổng quát công thức (2.4) sẽ 

được viết 

          1

0

1 (v) (v)v vx y xyr N N d  



          (2.5) 

Ta thấy tốc độ phản ứng sẽ phụ thuộc vào hàm  v , và (v) , chúng ta sẽ lần 

lượt khảo sát các đại lượng đó đối với điều kiện nhiệt độ trên mặt trời.  
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2.2 Hàm phân bố vận tốc Maxwell-Boltzmann . 

Chúng ta đã biết đối với chất khí lý tưởng ở trạng thái cân bằng nhiệt, thì vận 

tốc các phân tử khí có thể được mô tả bởi hàm phân bố theo vận tốc Maxwell-

Boltzmann (viết tắt là MB), 

   
3/2 2

2 vv 4 v exp
2 2

m m
kT kT

 


     
   

   (2.6) 

Trong đó T là nhiệt độ, m là khối lượng của phân tử khí mà chúng ta quan tâm, 

đây là hàm mô tả xác suất phân bố các hạt theo vận tốc (hay năng lượng) và 

được chuẩn hóa đến 1. Với điều kiện các hạt nhân ở mặt trời cũng có thể xem 

như trạng thái khí và cũng có hàm phân bố vận tốc như (2.6). Hàm này có thể 

được viết dưới dạng phụ thuộc vào năng lượng    exp /E E E kT    (E là 

động năng của hạt) và có giá trị cực đại  max
v  tại E=kT (hay nói cách khác 

xác suất các hạt có năng lượng E=kT là lớn nhất), với nhiệt độ tại lõi mặt trời 

khoảng 15 triệu độ thì giá trị E=kT=1.3keV, đặc điểm của hàm này là khi 

E<kT thì  v  được xem như tăng tuyến tính theo E, còn khi E>kT, thì  v  

giảm rất nhanh theo hàm mũ  exp /E kT (hình 2.1), với hàm phân bố 

Maxwell-Boltzmann,  khi có một số rất lớn các hạt cho trước thì số hạt có vận 

tốc ứng với năng lượng E=kT là lớn nhất, xác suất các hạt có năng lượng E>kT 

sẽ giảm rất nhanh theo hàm mũ  exp /E kT .  

Đối với các phản ứng trên mặt trời, vận tốc của hai hạt nhân tương tác X,Y 

được mô tả bởi hàm phân bố vận tốc MB là 

 
3/2 2

2 vv 4 v exp
2 2

x x x
x x

m m
kT kT

 


     
   

 

                                   
3/2 2

2 v
v 4 v exp

2 2
y y y

y y

m m
kT kT

 


  
        
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Hình 2.1. Hàm phân bố theo năng lượng MB. 

 

Như vậy v  ở phương trình (2.3) được viết lại dưới dạng tích phân hai lớp 

theo hai hàm phân bố vận tốc. 

        
0 0

v v v v v v vx y x yd d   
 

      (2.7) 

Trong đó v vẫn là vận tốc tương đối giữa hạt X và Y, thành phần vận tốc  

vx và v y  được chuyển về tọa độ khối tâm, sử dụng khối lượng rút gọn của các 

hạt tương tác, /( )x y x ym m m m    và khối lượng tổng x yM m m  , đại lượng 

v  được viết theo các biến vận tốc tương đối v và vận tốc khối tâm V. 

        
0 0

v V v v v V vd d   
 

       (2.8) 

Trong đó các hàm phân bố vận tốc đã được biến đổi là  

 

 

3/2 2
2

3/2 2
2

VV 4 V exp
2 2

vv 4 v exp
2 2

M M
kT kT

kT kT

 


 
 



     
   

     
   

   (2.9) 

kT 

max  

( )E
 

Năng lượng         E 
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Hai hàm này cũng được chuẩn hóa bằng 1, mặt khác trong tích phân (2.8) thì 

(v)  chỉ phụ thuộc vào biến v nên chúng ta có thể lấy tích phân (2.8) theo biến 

V, (2.8) trở thành 

      
0

v v v v vd  


       (2.9a) 

Thế công thức (2.9) vào biểu thức này, chúng ta được  

   
3/2 2

3

0

vv 4 v v exp v
2 2

d
kT kT
   


      
   

    (2.9b) 

Sử dụng 21 v
2

E  , phương trình này được viết dưới dạng 

   
1/2

3/2
0

8 1v exp
( )

EE E dE
kT kT

 


      
  

             (2.10) 

2.3. Tiết diện các phản ứng không cộng hưởng trên mặt trời. 

 Theo lý thuyết phản ứng hạt nhân, thì phản ứng của các hạt trung hòa 

chẳng hạn neutron có 1
v

  , còn đối với các hạt mang điện. 

 2

1 1( )
v

E
E

                (2.11) 

Theo hình 1.1 ta thấy neutrino được sinh ra chủ yếu từ các phản ứng của các 

hạt mang điện nên chúng ta chỉ quan tâm đến 1( )E
E

  , đối với phản ứng của 

các hạt mang điện, tồn tại thêm  thế đẩy Coulomb với biểu thức. 

   
2

1 2( )C
Z Z eV r

r
              (2.12) 

Hạt nhân X muốn đến hạt nhân Y để xảy ra tương tác hạt nhân thì nó phải vượt 

qua rào thế Coulomb có độ cao  
2

1 2( )C
n

Z Z eV r
R

 , trong đó Rn =Rx+Ry, Rx, Ry lần 

lượt  là bán kính hạt nhân X, Y.  Chẳng hạn với phản ứng p+p            D+e+ +e   
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thì độ cao rào thế Coulomb tính được là Ec=550 keV, trong khi đó với điều kiện 

nhiệt độ mặt trời 615 10T K , năng lượng trung bình của các proton 

3 2
2

E kT keV  , nếu theo quan niệm cổ điển thì proton không thể vượt qua thế 

Coulomb để tương tác hạt nhân được, muốn vượt qua rào thế  thì các hạt nhân 

phải  có năng lượng ≥ 550 keV, nhưng xác suất các hạt nhân có năng lượng lớn 

hơn 550 keV rất bé. Ta lập tỉ số so sánh  

     182

max

( 550 ) 7.7 10
( 1.3 )

E keV
E kT keV





 

 
                         (2.13) 

Ta thấy tỉ số này quá nhỏ, nên hiển nhiên số hạt có năng lượng ≥ 550 keV 

không đủ để sinh ra nguồn năng lượng trên mặt trời. Tuy nhiên các phản ứng 

vẫn xảy ra với một số lượng các hạt có năng lượng <550 keV, đó là nhờ hiệu 

ứng xuyên rào lượng tử.  Ta có công thức cho xác suất xuyên rào [14]  

          
 

1/2

1/2

arctan / 1
exp 2

/ 1
c n n

c
cc n

R R RP KR
RR R

       
    

    (2.14) 

Vôùi  
1/22

CK E E    
, Rc là vị trí mà thế Coulomb bằng với năng lượng của 

hạt. Từ biểu thức (2.14) ta có bảng 2.1 chỉ ra các giá trị xác suất xuyên rào.  

Tại năng lượng thấp E<<Ec , thì Rc>>Rn, biểu thức (2.14) có thể viết lại dưới 

dạng đơn giản hơn 

             exp( 2 )P         (2.15) 

Đại lượng   được gọi là thông số Sommerfeld và bằng với 

    
2

1 2

v
Z Z e

 


       (2.16)  

Như vậy tiết diện phản ứng cũng tỉ lệ với xác suất xuyên rào P 

   ( ) exp( 2 )E P         (2.17) 
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Hiển nhiên nếu năng lượng hạt tới lớn hơn độ cao thế Coulomb thì P=1. 

Bảng 2.1 Giá trị xác suất xuyên rào của phản ứng p+p.   

     Năng lượng p tới ( keV)             Xác suất xuyên rào 

                        1                    8.9×10-10 

                        2                    5.6×10-7 

                       5                    1.7×10-4 

                      10                    3.1×10-3 

                      20                    2.4×10-2 

                      50                    0.14 

                     100                    0.35  

                      200                    0.64 

                      500                    0.99 

                      550                    1.00 

 

Từ (2.11) ta có 1( )E
E

   và (2.16) thì ( ) exp( 2 )E   , kết hợp 2 tính chất này 

người ta có thể viết tiết diện dưới dạng sau. 

  1( ) exp( 2 ) ( )E S E
E

      (2.18) 

Trong đó hàm S(E) mô tả tương tác hạt nhân, đối với các phản ứng không cộng 

hưởng thì S(E) thay đổi chậm khi E thay đổi, S(E) được gọi là thừa số thiên văn 

hay thừa số hạt nhân. Chúng ta tiến hành ước lượng giá trị tiết diện   của phản 

ứng p(p, e+)D tại đỉnh cực đại của hàm phân bố MB,  với điều kiện nhiệt độ 

mặt trời T~15 triệu độ, lúc này Max tại E=kT=1.3 keV. Ta có giá trị   của phản 

ứng này 2010 b  tại E=2MeV[14, tr.139], vì tại năng lượng này exp( 2 ) 1  , 



                                                                             

 27 

nên ta có 201( ) ( ) 10E S E b
E

   , dẫn đến 20( ) 2 10S E bMeV , vì đây là phản ứng 

không cộng hưởng nên ( )S E  không thay đổi nhiều khi E thay đổi nên có thể 

xem 20( ) 2 10S E bMeV  . Tại E=1.3 keV, với năng lượng này xác suất xuyên 

rào 8exp( 2 ) 1.25 10P     , như vậy giá trị tiết diện sẽ là  

  251( ) exp( 2 ) ( ) 1.95 10E S E b
E

     .   (2.19) 

Giá trị tiết diện này rất nhỏ với điều kiện nhiệt độ trên mặt trời. 

 Thay giá trị ( )E  ở (2.18) vào (2.10), chúng ta được  

 
 

1/2

3/2 1/2
0

8 1v ( ) exp E bS E dE
kT EkT




          
    (2.20)  

trong đó đại lượng b xuất hiện từ thừa số xuyên rào exp( 2 ) , được tính 

   1/2 2 1/2 1/2
1 2 1 22 / 989 ( )b e Z Z Z Z MeV                                   (2.21) 

Giá trị b2 cũng được gọi là năng lượng Gamow, kí hiệu EG. Đối với các phản 

ứng không cộng hưởng, trong công thức (2.20),S(E) thay đổi chậm theo năng 

lượng, sự phụ thuộc năng lượng chủ yếu là do thừa số mũ  1/2exp E b
kT E

   
 

, 

trong đó thừa số 1/2exp b
E

  
 

 xuất hiện mô tả khả năng xuyên rào thế Coulomb, 

thừa số này rất nhỏ khi năng lượng thấp, và tăng khi E tăng, còn thừa số 

exp E
kT

  
 

 xuất hiện do hàm phân bố MB, thừa số này giảm rất nhanh khi E 

tăng, do vậy khi lấy tích 2 thừa số này, tích sẽ đạt cực đại tại E0. 

    
2/3

1/32 2 2
0 1 2 61.22

2
bkTE Z Z T keV   

 
   (2.22)  

Trong đó T6 là nhiệt độ ở đơn vị 106 0K. Với nhiệt độ tại lõi mặt trời khoảng 15 

triệu độ, T6=15, ta có giá trị E0 cho một vài phản ứng.  
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  p+p :   E0=5.9 keV 

  p+14N :  E0=26.5 keV 

  +12C :  E0=56 keV 
  16O+16O :  E0=237 keV 

Ta thấy đỉnh của hàm phân bố MB tại E=1.3 keV, có nghĩa các hạt sẽ phân bố 

nhiều ở đỉnh 1.3 keV, Nhưng số phản ứng xảy nhiều nhất không phải nằm ở 

đỉnh hàm phân bố MB mà ở vị trí cách xa đỉnh, tại giá trị E0, tùy từng loại phản 

ứng mà giá trị E0 sẽ khác nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Mô tả hàm phân bố MB và hàm xác suất xuyên rào thế Coulomb, 

tích của hai hàm cho ta một hàm gần giống hàm Gauss . 

 

Người ta nhận thấy hàm 1/2exp E b
kT E

   
 

 có hình dạng giống như hàm Gauss 

(hình 2.2) nên có thể xấp xỉ gần đúng theo hàm Gauss như sau. 

Hàm phân bố MB 

Đỉnh 
Gamow 

Xác suất xuyên 
rào thế 
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 1/2exp /b E   

Q
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n 
he

ä x
aùc
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át 

Năng lượng E0 

ΔE 

Tích của hàm phân bố MB 
và xác suất xuyên rào  
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2

0 0
1/2

3exp exp exp
/ 2

E E EE b
kT E kT

                      
   (2.23) 

trong đó ∆/2 là độ rộng một nữa của hàm Gauss được xác định  

     1/61/2 2 2 5
0 1 1 61/2

2/ 2 0.375
3

E kT Z Z T keV      (2.24) 

T6 là nhiệt độ trong đơn vị 106 0K, chẳng hạn với nhiệt độ ở phần lõi mặt trời 

khoảng 15 triệu độ thì T6 =15 ta có giá trị ∆/2 cho vài phản ứng 

 p+p :   ∆/2=3.2 keV 

 p+14N :  ∆/2=6.8 keV 

 +12C :  ∆/2=9.8 keV 
 16O+16O :  ∆/2=20.2 keV 

Tóm lại chúng ta thấy đối với các phản ứng không cộng hưởng thì tốc độ phản 

ứng cho 1 cặp hạt v  được xác định ở (2.20) có những đặc điểm. 

           -    Độ lớn của v  tỉ lệ với độ lớn phần diện tích được giới hạn bởi hàm  

Gauss như hình (2.2) (phần gạch chéo) ứng với đỉnh Gauss là 
2/3

0 2
bkTE    

 
 

           -      Độ rộng một nữa đỉnh Gauss được xác định  1/2
01/2

2/ 2
3

E kT  . 

           -   Tốc độ phản ứng v  được xác định chủ yếu trong khoảng năng 

lượng từ E0-∆/2 đến E0+∆/2. Ngoài khoảng này v  hầu như không đáng kể. 
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Chương 3 

  Giả thuyết mới giải thích vấn đề của phổ neutrino hep 

 Như đã trình bày ở chương 2, ta thấy tiết diện các phản ứng trên mặt trời 

phụ thuộc vào hàm phân bố MB, vấn đề đặt ra là phân bố MB được áp dụng 

cho các chất khí ở trạng thái cân bằng nhiệt, các tính toán của Bahcall chủ yếu 

dùng hàm phân bố này để tính tốc độ các phản ứng trên mặt trời, còn các hạt 

tham gia phản ứng trên mặt trời là các hạt nhân mang điện chứ không phải là 

phân tử khí trung hòa, các ion mang điện tạo thành môi trường plasma, liệu 

phân bố này còn áp dụng cho các hạt mang điện hay phải ở một dạng khác. Có 

nhiều tác giả đã xem xét vấn đề này và đã hiệu chỉnh lại hàm phân bố MB, khi 

đó các tính toán về phổ thông lượng neutrino đã được hiệu chỉnh lại. Về vấn đề 

phổ neutrino của hep ở thí nghiệm Kaminokande I, nhóm tác giả Massimo 

Coraddu cũng đã xem xét trường hợp ảnh hưởng của môi trường plasma đến 

việc tăng giá trị thông lượng hep so với tính toán của Bahcall (dùng hàm phân 

bố MB). Chúng ta sẽ khảo sát tính toán của nhóm này.  

3.1  Hàm phân bố non-Maxwell-Boltzmann trong môi trường plasma. 

 Các tác giả đầu tiên xem xét khả năng tồn tại hàm phân bố không phải 

là hàm phân bố Maxwell-Boltzmann (non-Maxwell-Boltzmann viết tắt là non-

MB) là Kocharov cùng các cộng sự [7] và Clayton [6], sau này Bahcall cũng đã 

tính toán ảnh hưởng của plasma vào việc làm thay đổi phổ neutrino. Như đã 

trình bày ở chương 2 chúng ta có hàm phân bố MB   exp /E kT ,  thì theo đề 

xuất của Clayton hàm phân bố này sẽ được hiệu chỉnh [6]. 

       2exp / exp / ( / )E kT E kT E kT         (3.1) 
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Ở đây   là tham số, được xác định tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, có thể âm 

hay dương, thường   <<1, do   nhỏ nên ở phần năng lượng ( /E kT  ) thì đại 

lượng 2/ ( / )E kT E kT →    2exp / ( / ) exp /E kT E kT E kT    ,và 2exp / ( / )E kT E kT    

giống phân bố MB ban đầu. Tuy nhiên khi năng lượng ở phần đuôi của phân bố 

( /E kT   ) thì thành phần 2( / )E kT  trong hàm mũ (3.1) đóng góp đáng kể và 

  2exp / exp / ( / )E kT E kT E kT     , như vậy hàm phân bố theo đề xuất của 

Clayton giống hàm phân bố MB ở phần năng lượng /E kT  , còn ở phần đuôi 

phân bố (ứng với năng lượng cao) thì khác nhau, chính sự khác nhau dẫn đến 

tốc độ phản ứng  cũng thay đổi theo biểu thức sau [7] 

       
0

v v v v e         (3.2) 

trong đó  2
0 /E kT  , E0 được xác định ở (2.22).  

0
v v  là tốc độ phản 

ứng theo tính toán phân bố MB. Như đã nêu ở chương 1,  theo thí nghiệm 

Super-Kamiokande năm 2001, giá trị thông lượng của hep đo bằng thực nghiệm 

gấp khoảng 4 lần so với tính toán lý thuyết [7] (giá trị này được tính có xét đến 

Oscillation), do vậy khi đã dùng hàm phân bố của Clayton, muốn giá trị thực 

nghiệm khớp với lý thuyết thì 

       
0 0

v v 4 v v v v 4e e            (3.3) 

 Massimo Coraddu cùng các cộng sự  đã tiến hành tính toán [7] .  

   0.017 0.014      (3.4) 

Như vậy việc nhóm Massimo Coraddu áp dụng hàm phân bố theo đề nghị của 

Clayton có thể giải thích sự khác nhau giữa giá trị thực nghiệm và lý thuyết của 

phổ thông lượng hep, theo quan điểm của chúng tôi nhóm Massimo Coraddu 

dùng hàm phân bố theo đề nghị của Clayton vẫn còn những vấn đề sau: 
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- Vì   âm nên  2exp / ( / )E kT E kT   khi E, dẫn đến vô lý, do 

vậy hàm phân bố này phải được cho bằng 0 ở phần năng lượng cao, 

nghĩa là ta chỉ áp dụng hàm phân bố này với giới hạn trên EMax nào 

đó. Điều này có vẻ gượng ép. 

- Khi áp dụng hàm phân bố mới thì không chỉ làm thông lượng hep 

tăng mà cũng làm các kênh thông lượng khác 8B, pp, 7Be… tăng, mặc 

dù nhóm tác giả Massimo Coraddu chỉ ra rằng với hàm phân bố mới 

chủ yếu chỉ làm tăng thông lượng hep, còn các kênh thông lượng 

khác thay đổi không đáng kể, nhưng đây là sự thay đổi không mong 

muốn. 

3.2. Khả năng Lévy flight dẫn đến hàm phân bố non-MB. 

3.2.1   Sự kiện các ion năng lượng cao từ mặt trời. 

              Theo chúng tôi một trong các sự kiện phủ định hàm phân bố MB là 

việc ghi nhận các proton có năng lượng lớn hơn 10 MeV từ mặt trời [13], không 

những proton mà còn các loại hạt khác electron, 3He, và các ion lớn hơn, theo 

hiểu biết chúng ta hiện nay thì nhiệt độ bề mặt mặt trời  ~5500 0C, với nhiệt độ 

này kT=0.0005 keV, ta lập tỉ số:    

  ( 10 ) exp( 20000000)
( 0.0005 )

MB

MB

E MeV
E keV








                (3.5)      

tỉ số này nói lên rằng với hàm phân bố MB thì khả năng tồn tại các hạt mang 

năng lượng lớn hơn 10 MeV không thể xảy ra, tuy nhiên người ta vẫn ghi nhận 

các ion năng lượng cao từ vài MeV của electron đến vài GeV của proton, các 

hạt năng lượng cao từ mặt trời gây ảnh hưởng đến các thiết bị vệ tinh, và tương 

tác với bầu khí quyển, các proton năng lượng cao này sẽ tương tác với các 

nguyên tử của bầu khí quyển, trong các sản phẩm tạo ra bao gồm neutron được 
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quan sát ở mặt đất bằng các Detector neutron, như vậy chính các sự kiện ion 

năng lượng cao này đã phủ định hàm phân bố MB. Có khả năng chính yếu tố từ 

trường của mặt trời là nguyên nhân, chúng ta biết là nhiệt độ của mặt trời rất 

lớn, có thể ion hóa hầu hết các nguyên tử trên mặt trời, do vậy khi mặt trời tự 

quay xung quanh nó thì các ion cũng quay, sinh ra dòng điện cực lớn sản sinh từ 

trường, chính từ trường này có thể gia tốc các ion đến năng lượng rất lớn, trong 

khi đó hàm phân bố MB không tính đến hiệu ứng này, dù sao thì việc tồn tại 

các hạt ion mang năng lượng cao là thực tế mà hàm phân bố MB không thể 

giải thích được và việc bổ chính lại hàm phân bố MB là điều cần thiết 

3.2.2. Leùvy flight. 

             Vấn đề đặt ra của việc xuất hiện các ion năng lượng cao, trong khi hàm 

phân bố MB không mô tả được hiện tượng này, do đó chúng tôi đề nghị hiệu 

chỉnh hàm phân bố MB sao cho nó vẫn mô tả được các tính chất của hàm phân 

bố MB ở vùng năng lượng thấp, và mô tả được khả năng xuất hiện các ion ở 

vùng năng lượng cao, và hàm phân bố sẽ được viết làm 2 phần  

    (v) (v) (v)MB high energy        (3.6) 

trong đó (v)MB  là phân bố MB, (v)high energy   là hàm phân bố dùng để mô tả các 

ion năng lượng cao, với điều kiện:   

  ở vùng năng lượng thấp (v) (v)MB high energy        (3.7) 

  ở vùng năng lượng cao  (v) (v)MB high energy       (3.8) 

có nghĩa là ban đầu hàm phân bố (v) (v)MB high energy   , nhưng sau khi tăng năng 

lượng thì hàm phân bố (v)MB  giảm nhanh hơn (v)high energy   dẫn đến ở vùng năng 

lượng cao (v) (v)MB high energy   (hình 3.1). Ở đây năng lượng thấp hay cao chỉ có 
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nghĩa tương đối phụ thuộc vào nhiệt độ, năng lượng thấp có nghĩa là ở vùng   

E kT , năng lượng cao tương ứng với E kT . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Hình 3.1.Hàm phân bố mới khi đưa  (v)high energy   vào. 

 Chúng tôi đưa ta giả thuyết việc tồn tại (v)high energy   là do có các ion 

chuyển động theo một loại “Random walk” gọi là Lévy flight. Chúng ta biết 

đối với chất khí ở trạng thái cân bằng nhiệt, các phân tử khí chuyển động hỗn 

loạn, sẽ va chạm với các phân tử khí lân cận, các va chạm này là ngẫu nhiên, 

khi một phân tử xảy ra quá trình ngẫu nhiên đi từ một va chạm này sang một va 

chạm khác, quá trình đó gọi là “Random walk”. Đặc điểm của chất khí có các 

phân tử khí chuyển động theo Random walk  Lévy flight thì nó có hàm phân bố 

theo năng lượng giảm chậm hơn so với phân bố MB khi cho năng lượng tăng và 

điều này thỏa mãn việc tồn tại (v)high energy   được trình bày ở trên. Vậy vấn đề 

đặt ra là phân tử khí có Random walk  Lévy flight có gì đặc biệt? Chúng ta biết 

khi các phân tử khí chuyển động và va chạm các phân tử khác, thì xác suất nó 

va chạm với các phân tử khí lân cận là lớn nhất, do khoảng cách giữa các phân 

tử khí lân cận là nhỏ nên các phân tử khí sẽ có Random walk nhỏ, nếu chất khí 

max
 

( )MB E
 

max
 

( ) ( )MB LevyE E   

kT Năng lượng E Năng lượng E kT 
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có các phân tử tuân theo các Random walk nhỏ này chúng ta sẽ có hàm phân 

bố MB như đã trình bày ở chương 2. Tuy nhiên nếu chất khí vì một lý do nào 

đó có một lượng lớn các phân tử có xác suất va chạm với các phân tử lân cận 

nhỏ, khi đó các phân tử này sẽ chuyển động tự do một quãng đường dài mà 

không vạ chạm với các phân tử lân cận, lúc này các phân tử sẽ có Random 

walk lớn, Random walk này được gọi là Levy flight. Việc chúng tôi đưa giả 

thuyết Lévy flight dựa trên cơ sở các sự kiện ghi nhận các hạt mang năng lượng 

cao từ mặt trời. Với điều kiện nhiệt độ mặt trời, các hạt muốn đạt năng lượng 

cao như vậy thì chúng phải  được gia tốc bởi từ trường của mặt trời, trong quá 

trình gia tốc như vậy các hạt sẽ chuyển động định hướng, do đó xác suất va 

chạm với các phân tử khí lân cận sẽ thấp và các hạt sẽ có Random walk là 

Leùvy flight.  

 Mặt khác Lévy flight đã được kiểm chứng bằng nhiều thực nghiệm, 

chẳng hạn việc xác định Lévy flight trong lĩnh vực chất rắn [9], hoặc xác định 

Lévy flight bằng mô phỏng các va chạm của các phân tử theo mô hình Landau-

Teller[5]. Trong lĩnh vực thiên văn, Lévy flight được đưa ra để giải thích vấn 

đề của các ẩn tinh, các ẩn tinh là các ngôi sao không thể nhìn thấy bằng mắt 

thường, mà thông qua các tín hiệu radio phát ra từ chúng, các tín hiệu radio này 

được tạo ra do quá trình dao động mật độ electron giữa các vì sao, nếu tính 

toán theo lý thuyết đúng thì các tín hiệu được ghi nhận kéo dài theo thời gian tỉ 

lệ với độ dài bước sóng theo biểu thức 4, tuy nhiên giá trị đo thực nghiệm 

khác với tính toán bằng lý thuyết. Có thể giải thích có sự sai khác giữa lý 

thuyết và thực nghiệm nếu đưa vào Lévy flight [4].    
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 Do đó trong công thức (3.6) chúng ta viết lại (v) (v)high energy Levy   , với 

yêu cầu hàm (v)Levy  giảm chậm hơn (v)MB  khi năng lượng tăng. Chúng tôi đề 

nghị (v)Levy  có dạng như sau: 

   
 

1/2 2

1/2
8 1 vv exp

2Levy

mB
kTkT





       
     

   (3.9) 

Như đã đề cập ở chương 2 thì ta có hàm phân bố MB theo vận tốc ở công thức 

(2.6), chúng ta có thể viết biểu thức này dưới dạng phụ thuộc vào năng lượng 
2v / 2E   như sau: 

   
 

1/2

1/2

8 1 expMB

E EE
kT kTkT





       
   

    (3.10) 

Đặt /x E kT  thì (3.5) trở thành 

   
 

 
1/2

1/2

8 1 expMBx x x
kT





   
 

    (3.11) 

Khi đó hàm phân bố mới có dạng 

 
   

1/2 1/2

1/2 1/2

8 1 8 1( ) exp( ) exp( )MB Levyx x x x B x
kT kT

 
  

 
           
   

  (3.12) 

với Levy  được xác định 

    
 

 
1/2

1/2

8 1 expLevyx B x
kT





   
 

    (3.13) 

trong đó B và   là các tham số, B rất nhỏ và 0 1  , ở chương 2 chúng ta 

cũng đã đề cập hàm phân bố phải được chuẩn hóa, nghĩa là 

 
0 0 0

v v v 1MB Levyx d d d  
  

     , trong khi đó hàm MB  đã được chuẩn hóa  

0

v 1MBd


 , do vậy hàm hàm Levy  phải thỏa yêu cầu 
0

v 1Levyd


  , việc chọn 
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0   là để 
0

vLevyd


  hội tụ, còn 1   là để Levy  giảm chậm hơn MB  khi E tăng, 

B rất nhỏ là để thỏa yêu cầu 
0

v 1Levyd


  , khi đó biểu thức tính tiết diện sẽ là:    

   v v v
MB Levy

        (3.14) 

Với v MB  là tốc độ phản ứng cho một cặp hạt được tính theo phân bố MB như 

đã được xác định ở (2.10), có nghĩa là với tính toán theo hàm phân bố MB, thì 

chúng ta sẽ có kết quả thông lượng các kênh neutrino đã được xác định theo 

Bahcall như ở bảng 1.2 và hình 1.3, thế (3.13) vào (3.2), v
Levy

 được xác định: 

       
1/2

1/2

0

8 exp
Levy

v B kT x x dx 


 
  

 
              (3.15) 

ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến v
Levy

 ở (3.15). Mục đích của chúng tôi là 

tiến hành ước lượng giá trị B và   sao cho phân bố Lévy có thể giải thích vấn 

đề giá trị thực nghiệm thông lượng hep cao hơn so với giá trị tính toán bằng lý 

thuyết của Bahcall trong khi đó vẫn không làm ảnh hưởng các kênh phổ 

neutrino khác.  

3.3. Khả năng xảy ra các phản ứng tương tác mạnh sinh +.  

             Chúng ta đã biết các phản ứng tương tác mạnh có tiết diện rất lớn so 

với tiết diện của các phản ứng tương tác yếu, nhưng thực tế trên mặt trời số các 

phản ứng tương tác mạnh rất nhỏ so với các phản ứng tương tác yếu. Từ hình 

1.1 mô tả chuỗi p-p trên mặt trời, trong chuỗi này có các phản ứng tương tác 

mạnh.    

  d+p                    3He +   

 He+3He             2p 

 3He+4He              7Be+
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Mặc dù tiết diện các phản ứng rất lớn so với tiết diện các phản ứng tương tác 

yếu nhưng mật độ số hạt lại rất bé, chẳng hạn mật độ loại hạt D lại phụ thuộc 

vào chính phản ứng tương tác yếu sinh ra nó p+p    D+e++e. Chúng tôi đặt ra 

giả thuyết, với hàm phân bố có phần đuôi kéo dài “Lévy” thì có thể xảy ra 

phản ứng tương tác mạnh p+p  D++ với Q=-140 MeV? Muốn xảy ra phản 

ứng này thì năng lượng tổng hai proton ban đầu phải lớn hơn 140 MeV,  

sau đó chính + lại phân rã +   ++  ,   +  e++e+  , khả năng chính các 

neutrino được phân rã này có thể giải thích sự sai khác của thông lượng hep 

giữa lý thuyết và thực nghiệm? Vì phổ thông lượng neutrino e,  ở phản ứng 

+  e++e+  , thay đổi từ 0 đến 53 MeV, nên có khả năng đóng góp làm cho 

giá trị đo thực nghiệm thông lượng hep cao hơn so với giá trị tính toán bằng lý 

thuyết, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Như đã trình bày ở chương 2, chúng 

ta đã ước lượng giá trị thì tiết diện phản ứng tương tác yếu p+pD+e++e , 

49 21.95 10pp cm    , trong khi đó tiết diện các phản ứng tương tác mạnh                

~ 10-26cm2 , như vậy chỉ cần phân bố Lévy giảm chậm có giá trị rất nhỏ ở phần 

năng lượng cao (≥140 MeV, ứng với phần đuôi phổ ) cũng có thể xảy ra các 

phản ứng sinh neutrino như đề cập ở trên, từ đó đóng góp vào thông lượng hep 

mặt trời, trong khi hàm đó đối với hàm phân bố MB thì không thể xảy ra các 

phản ứng sinh +. Với mô hình có xét đến hai phản ứng  +  ++  , +  

e++e+  , chúng tôi tính toán thông lượng neutrino được sinh ra từ hai phản 

ứng này như sau: 

             Ở chương 1, chúng ta đã đề cập thông lượng hep đo được theo thí 

nghiệm Sper-Kamiokande I là  73×103cm-2s-1, trong khi giá trị tính bằng lý 

thuyết của Bahcall là 7.88 ×103cm-2s-1, theo chúng tôi độ lệch 73×103cm-2s-1-
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7.88 ×103cm-2s-1=65.12×103cm-2s-1 do thông lượng e từ phản ứng  +  

e++e+   đóng góp, điều đó giải thích tại sao giá trị thực nghiệm cao hơn 

nhiều giá trị lý thuyết như vậy và giá trị B và   được ước lượng sao cho thông 

lượng của e được sinh ra từ phản ứng này (chỉ giới hạn từ 0-20 MeV) bằng  

65.12×103cm-2s-1. 

         Từ biểu thức tốc độ phản ứng cho 1 cặp hạt (3.15) ứng với phân bố Lévy 

chúng ta có biểu thức tính số phản ứng trong 1 cm3  và trong 1 s: 

        
1/2

1/21 2 1 2
( , )

12 12 140 /

8v exp
1 1Levy p p DLevy

Mev kT

N N N Nr B kT x x dx


 
  



 
      

   (3.16) 

Ở đây chúng ta đã đặt /x E kT , năng lượng ngưỡng cho phản ứng p+p                     

D++ là 140MeV. Lưu ý, trong công thức (3.16) chúng ta chỉ giới hạn cho phản 

ứng chúng ta quan tâm ppD+, với giá trị tiết diện là   ( , )p p D
x


  , nhưng 

thực tế hàm phân bố Lévy  không chỉ đóng góp cho phản ứng này xảy ra, mà 

cũng đóng góp cho các phản ứng ở chu trình pp và CNO nữa (hình 1.1 và 1.2), 

nghĩa là (3.16) phải được viết  

                  
1/2

1/21 2 1 2

12 12 0

8v exp
1 1Levy tongLevy

N N N Nr B kT x x dx 
  

 
      

  

trong đó  tong
x bao gồm phản ứng p+pD++ và các phản ứng ở chu trình pp 

và CNO, tuy nhiên mục đích của chúng tôi chỉ giới hạn tham số B và  của 

hàm phân bố Lévy sao cho với hàm phân bố này thì chỉ có khả năng xảy ra 

phản ứng p+pD++, nhưng không ảnh hưởng đến các phản ứng ở chu trình p-

p và CNO, điều này sẽ không làm thay đổi tính toán của Bahcall nhưng có thể 

giải thích sự chênh lệch giữa lý thuyết và thực nghiệm của phổ neutrino hep. 

Việc giới hạn tham số B và  như vậy sẽ được trình bày ở chương 4.   
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              Mặt khác nhiệt độ của mặt trời cũng như các tham số khác như mật độ, 

áp suất không phải là hằng số, nhiệt độ, mật độ áp suất sẽ giảm dần từ lõi ra 

bề mặt, các số liệu về mật độ, nhiệt độ, áp suất… chúng tôi lấy từ các tính toán 

của Bahcall [17], ở đây xem mặt trời có dạng cầu được chia thành nhiều lớp 

nhỏ, mỗi lớp i sẽ ứng với phần thể tích có nằm trong phần giới hạn của hai mặt 

cầu bán kính Ri-1 và Ri, ứng với mỗi lớp nhỏ như vậy thì các đại lượng như mật 

độ, nhiệt độ, áp suất… là hằng số, do vậy số  phản ứng sẽ là tổng của tất cả số  

phản ứng của các lớp. 

  i i i
i i

A A rV               (3.17) 

trong đó Vi là thể tích của lớp thứ i, ri là tốc độ phản ứng trong lớp thứ i, A, Ai 

lần lượt là số phản ứng trên mặt trời và số phản ứng trong lớp thứ i của mặt 

trời, thế (3.16) vào (3.17) chúng ta được.  

          
1/2

1/21 2
( , )

12 140 /

8 exp
1

i

i i
i i i i ip p D

i Mev kT

N NA B V kT x x dx



 



 
    
             (3.18) 

Với số phản ứng A được sinh ra trong 1s thì hiển nhiên chúng ta sẽ có thông 

lượng neutrino đo được ở trái đất sẽ là  

   2(0 53 ) / 4MeV A L               (3.19) 

L là khoảng cách từ mặt trời đến trái đất,  là thông lượng của neutrino sinh ra 

từ . Trong công thức (3.18) chúng ta tiến hành xác định giá trị tiết diện   của 

phản ứng p+p  D++, theo [10] chúng ta có hình 3.2. 

               Theo hình vẽ thì giá trị tiết diện thay đổi theo năng lượng, khi năng 

lượng tăng thì tiết diện tăng, chúng tôi chọn giá trị 20 b  (ứng với năng 

lượng tổng ban đầu của hai proton không lớn hơn 140 MeV nhiều). Việc chọn 

giá trị tiết diện thấp (ứng với năng lượng của + thấp) vì  nếu chọn giá trị tiết 
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diện lớn thì sẽ ứng với năng lượng ban đầu của proton cao, dẫn đến năng lượng 

của + sẽ cao. 

 

Hình 3.2 Mô tả tương quan tiết diện các kênh khác nhau của phản ứng p+p ở 

gần ngưỡng, trục đứng là giá trị tiết diện, trục ngang là động lượng max của 

pion sau phản ứng.  Hai đường liên tục là đường được tính toán bằng lý thuyết.  

 

Như vậy năng lượng các sản phẩm phân rã cũng cao (tất nhiên bao gồm cả 

neutrino), và phổ neutrino sẽ thay đổi, chúng ta biết + e, và e này có 

phổ trãi dài từ 0 đến 53 MeV, khi phổ neutrino thay đổi thì không còn trải dài 

từ 0 đến 53MeV mà sẽ ở cao hơn tùy vào năng lượng của + sau phản ứng, 

trong khi phổ neutrino của hep chỉ trãi dài từ 0 đến 18.8 MeV, muốn phổ 

neutrino từ sản phẩm phân rã của pion vẫn nằm trong khoảng 0-18.8MeV, 

chúng tôi  quan tâm đến các pion sau phản ứng có năng lượng thấp (ứng với 

MeV/c 



                                                                             

 42 

tiết diện nhỏ), ở đây giá tiết diện 20 b   được chọn bằng hằng số với mục 

đích là để tiến hành ước lượng giá trị B và  từ phổ Levy. Cũng vì chúng tôi 

quan tâm đến các giá trị tiết diện ở gần ngưỡng nên trong tích phân (3.15),  

chúng tôi chỉ lấy cận từ 140 MeV đến 280 MeV. Ở cận tích phân này, hiển 

nhiên + từ phản ứng p+pD++ có động năng lớn hơn 0, nên etừ e có 

năng lượng không còn thay đổi từ 0 đến 53MeV mà phải ở khoảng năng lượng 

cao hơn. Để đơn giản việc tính toán ở đây chỉ giả sử động năng của  + bằng 0. 

          Trong công thức (3.19) thì thông lượng   ứng với phổ neutrino từ 0 đến 

53MeV mà chúng tôi chỉ quan tâm đến từ 0 đến 20 MeV (giới hạn đo của thí 

nghiệm Super-Kamiokande) nên trong công thức (3.19) phải nhân với trọng số  

 , trong đó   được tính  

    

20

0
53

0

( )

( )

MeV

Mev

E dE

E dE













          (3.20) 

trong đó ( )E  phổ thông lượng của e, (3.19) trở thành 

  2(0 20 ) (0 53 ) / 4MeV MeV A L                  (3.21) 

như đã đề cập ở trên thì  

  3 2 1(0 20 ) 65.12 10 cm sMeV
              (3.22) 

để tính  , phải xác định hàm ( )E , chúng tôi tham khảo hàm ( )E  từ website 

Super-Kamiokande Home[16], hàm phân bố theo năng lượng của electron 

trong phân rã + e++e+  .  

  
2 5

2
3

( )
2 (3 2 )

192
F

e

d E G m
dE
 

 


           (3.23) 
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trong đó Ee là năng lượng electron, max/eE E  , maxE  là năng lượng cực đại của 

electron max / 2 53E m MeV  , GF là hằng số Fermi. 

 Trong tính toán hàm phổ thông lượng của electron ở (3.23), người ta khối 

lượng của electron và như vậy có thể xem phân rã của  + ra 3 hạt đều không 

có khối lượng (vì neutrino cũng xem như không có khối lượng), vì lý do đối 

xứng nên đây cũng là hàm xác định phổ thông lượng của neutrino, thế (3.23) 

vào (3.20) tính được  0.087. 

 Thế  (3.21) vào (3.22) chúng ta được  

   2 5 2 1(0 53 ) / 4 7.47 10 cm sMeV A L         (3.24) 

với L là khoảng cách từ mặt trời đến trái đất, L=1.496×108 km, từ (3.24) ta có: 

       
1/2 280 /

1/21 2
( , )

12 140 /

33 1

8 exp
1

2.1 10 ( )

i

i

MeV kT
i i

i i i i ip p D
i Mev kT

N NA B V kT x x dx

s





 





 
    

 

      (3.25) 

hay nói các khác  trong 1s phải có 2.1×1033 phản ứng sinh ra +, 
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Chương 4    

Kết quả tính toán và kết luận 

4.1 Kết quả của B và  

 Như đã trình bày ở chương 3 việc tính toán giá trị B và  phải thỏa mãn 

2 điều kiện,  

- Giá trị B và  phải không ảnh hưởng đến các phản ứng ở chu trình p-

p và CNO.  

- Tốc độ phản ứng sinh , A=2.1×1033(s-1) 

Trước hết chúng tôi giới hạn B và  để hàm Lévy không ảnh hưởng đến tính 

toán của Bahcall đối với các phản ứng ở chu trình p-p và CNO. Viết lại công 

thức tính tốc độ phản ứng cho hàm phân bố mới: v v v
MB Levy

    , với 

v MB xác định ở (3.11).       
1/2

1/2

0

8v exp
MB

kT x x x dx 


 
  
 

    

trong khi v
Levy

  xác định ở (3.15),      
1/2

1/2

0

8v exp
Levy

B kT x x dx 


 
  

 
  

Rieâng v
Levy

  ở (3.15) được phân tích thành 2 thành phần sau 

   
     

     

1/2
1/2

,
0

1/2
1/2

( , )
140 /

8v exp

8 exp

pp CNOLevy

p p D
MeV kT

B kT x x dx

B kT x x dx






 











 
   

 

 
 

 




      (4.1) 

trong đó   ,pp CNO
x  là tiết diện cho các phản ứng ở chu trình pp và CNO ở hình 

1.1 và 1.2, còn   ( , )p p D
x


  là tiết diện cho phản ứng p+pD+, muốn hàm 

phân bố Lévy không ảnh hưởng đến các kết quả tính toán của Bahcall (Bahcall 

dùng hàm phân bố MB để tính cho các phản ứng ở chu trình pp và CNO) thì   
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           
1/2 1/2

1/2 1/2

, ,
0 0

8 8exp exp
pp CNO pp CNO

B kT x x dx kT x x x dx 
 

    
    

   
      (4.2) 

Dễ nhận thấy ở (4.2) chúng ta chỉ cần yêu cầu    exp expB x x x  , tuy 

nhiên như đã ở trình bày ở trên thì do hàm phân bố Lévy giảm chậm còn hàm 

phân bố MB giảm nhanh khi tăng năng lượng nên    exp expB x x x   khi E 

cao, muốn ước lượng giá trị B và  thỏa (4.2) thì chúng ta để ý nhận xét ở cuối 

chương 2, giá trị tốc độ phản ứng tính theo công thức (4.1) được xác định chủ 

yếu trong khoảng từ E0-Δ/2 đến E0+Δ/2, có nghĩa đóng góp của hàm phân bố 

MB không đáng kể trong khoảng E>E0+ Δ/2, hay nói cách khác 

           
1/2 1/2 /2

1/2 1/2

0 /2

0 0

8 8exp exp

v (0 ) v ( / 2 / 2)

E

E

kT x x x dx kT x x x dx

E E E E

 
 

 

 



   
    

   
        

 



   (4.3)  

nếu hàm phân bố Lévy thỏa mãn điều kiện  

  0 0( / 2) ( / 2)Levy MBE E E E            (4.4) 

thì (4.2) sẽ thỏa mãn, vì hàm Lévy giảm chậm so với hàm phân bố MB nên với 

điều kiện (4.4), suy ra  0 0 0 0( /2 /2) ( /2 /2)Levy MBE E E E E E          nên  

0 0 0 0v ( / 2 / 2) v ( / 2 / 2)
Levy MB

E E E E E E           .  

 Chúng ta yêu cầu Levy trong (4.4) phải đúng với tất cả các kênh neutrino, 

tuy nhiên chỉ cần yêu cầu kênh có E0 lớn nhất thì các kênh còn lại hiển hiên 

đúng, theo (2.22) ta có  
2/3

1/32 2 2
0 1 2 61.22

2
bkTE Z Z T keV   

 
, dựa vào hai chu 

trình ở hình 1.1 và 1.2 thì ta thấy E0 ứng với phản ứng p+14N có E0 là lớn nhất 

bằng 26.5 keV và  Δ/2=6.8keV do có tích Z1Z2 là lớn nhất, do đó theo (4.4) 

chúng ta có    
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( 33.3 )

1
( 33.3 )

Levy

MB

E keV
E keV







     (4.5) 

với đñieàu kiện nhiệt độ ở lõi mặt trời 15 triệu độ, thế ,Levy MB   từ (3.11) và 

(3.13) vào (4.4), (4.4) trở thành: 

   10exp( 25.6 ) 1.95 10B        (4.6) 

 Biểu thức (4.6) là giới hạn cho phổ Lévy được đưa vào sao cho vẫn 

không ảnh hưởng đến các kết quả tính toán của Bahcall. Bây giờ chúng ta tiến 

hành ước lượng giá trị B và thỏa phương trình (3.20),  A=2.1×1033(s-1), đây là 

phương trình tích phân có hai ẩn số, trong khi chúng ta chỉ có 1 phương trình 

nên không thể giải, tuy nhiên mục đích chúng tôi là chỉ ước lượng giá trị B và  

nên chúng tôi tiến hành tính toán như sau, chọn =0,1 sau đó tăng  lên với số 

gia 0.02, thế lần lượt giá trị vào phương trình (3.20), chúng ta sẽ tìm được giá 

trị B,  các giá trị  và B được trình bày ở bảng 4.1.  

Bảng 4.1. Mối quan hệ giữa B và  của hàm phân bố Lévy. 

Giá trị   Giá trị B exp( 25.6 )B   Giá trị  Giá trị B exp( 25.6 )B   

     0.10   3.1×10-35   7.77×10-36     0.28   3.1×10-22 2.59×10-23 

     0.12   1.9×10-34 4.34×10-35     0.29   1.0×10-20 7.72×10-22 

     0.14   1.6×10-33 3.31×10-34     0.30   4.9×10-19 3.47×10-20 

     0.16   1.8×10-32 3.35×10-33    0.31   3.6×10-17 2.34×10-18 

     0.18   2.2×10-31 3.66×10-32    0.32   4.3×10-15 2.55×10-16 

     0.20   3.7×10-30 5.46×10-31    0.33   9.0×10-13 4.87×10-14 

     0.22   1.1×10-28 1.42×10-29    0.34   3.4×10-10 1.67×10-11 

     0.24   5.9×10-27 6.68×10-28    0.35   2.5×10-7 1.11×10-8 

     0.26   7.8×10-25 7.63×10-26    
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 Từ bảng 4.1 ta nhận thấy khi  càng nhỏ thì B càng nhỏ, và ngược lại  

càng lớn thì B cũng lớn, điều này được giải thích vì khi  nhỏ hàm Levy  giảm 

chậm khi tăng năng lượng, nên chúng ta chỉ cần B rất nhỏ cũng có thể mô tả 

vùng năng lượng từ 140MeV đến 280MeV, trong khi  lớn thì hàm Levy  giảm 

rất nhanh khi tăng năng lượng nên chúng ta phải cần B lớn hơn mới mô tả được 

vùng năng lượng từ 140MeV đến 280MeV. Khi  càng nhỏ (nhỏ hơn 0.1) thì 

hàm Levy  giảm rất chậm nên có thể xem như hầu như không đổi khi thay đổi 

năng lượng, điều này chúng tôi không mong muốn vì mục đích chúng tôi đưa 

hàm Levy vào là để mô tả một hàm giảm chậm khi năng lượng tăng chứ không 

cần giảm quá chậm nên không cần thiết xét giá trị  nhỏ hơn 0.1. Với giá trị  

=0.35  thì (4.7) không còn đúng nữa , nên được giới hạn <0.34, vậy chúng ta 

có giới hạn của  và B là:  

 0.10≤≤0.34    tương ứng với   3.1×10-39<B<3.4×10-10   (4.7) 

Ứng với mỗi cặp giá trị và B như vậy đều mô tả được một hàm Levy  giảm 

chậm theo năng lượng và mô tả được hiện tượng giá trị thực nghiệm thông 

lượng hep cao hơn giá trị được tính bằng lý thuyết.  

 Thực tế đối với sự phân bố các hạt trên mặt trời ta có hàm phân bố càng 

nhỏ khi năng lượng càng lớn, hay nói cách khác xác suất xuất hiện các hạt có 

năng lượng càng lớn sẽ càng nhỏ, nhưng không giảm quá nhanh như hàm MB , 

nên chúng ta mới cần một hàm high energy   giảm chậm khi cho năng lượng tăng để 

mô tả hiện tượng trên. Tuy nhiên việc xác suất phân bố các hạt càng giảm khi 

tăng năng lượng tuân theo một quy luật nào đó mà chúng ta chưa hiểu rõ được 

nên việc chúng tôi đưa ra  hàm Levy có nhiều khả năng lựa chọn cặp giá trị  và 

B mà tương ứng với mỗi cặp  và B, quá trình giảm theo năng lượng sẽ khác 
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nhau, càng nhỏ, Levy giảm càng chậm, càng lớn thì Levy giảm càng nhanh 

nhưng vẫn giải thích được vấn đề phổ thông lượng hep. Đây là ưu điểm của 

hàm Levy mà chúng tôi đưa ra.   

4.2 Dự đoán phổ thông lượng neutrino ,e và  . 

  Xét phản ứng +   ++, có Q=33.91 MeV, áp dụng định luật bảo 

toàn năng lượng và động lượng chúng ta tính được năng lượng  sau phân rã là 

29.79 MeV, đối với phản ứng  +  e++e+  , phổ thông lượng củae và   

thay đổi từ 0 đến 53 MeV, nếu xem +, + ban đầu đứng yên thì từ (3.24) suy ra 

thông lượng  e và   được dự đoán ở mặt đất là  5 2 17.47 10 cm s   với năng 

lượng tương ứng như sau, năng lượng của là 29.79MeV còn năng lượng của 

e và  thay đổi từ 0 đến 53MeV. Tuy nhiên trong công thức (3.25) thì cận tích 

phân được lấy từ 140MeV đến 280MeV, trong khi ngưỡng năng lượng của phản 

ứng p+p + chỉ là 140MeV, do đó không thể xem + đứng yên mà phải có 

động năng ban đầu nào đó và + cũng vậy, nên  e từ phản ứng +  e++e+   

không thay đổi từ 0-53MeV mà phải ở khoảng cao hơn. Ở mục 1.3.5 chúng ta 

cũng có đề cập người ta tính thông lượng neutrino hep bằng cách đo các 

neutrino có năng lượng từ 18-20MeV, từ đó suy ra thông lượng của toàn phổ 

năng lượng neutrino hep, tuy nhiên ở hình 1.3 ta thấy thông lượng neutrino hep 

trong khoảng năng lượng này rất nhỏ, chỉ cần sự đóng góp nhỏ neutrino từ + 

 e++e+  trong khoảng năng lượng 18-20MeV cũng đủ làm giá trị thông 

lượng toàn phổ năng lượng của hep thay đổi rất nhiều. Trong khi đó năng lượng 

e  không thay đổi từ 0-53 MeV mà ở khoảng cao hơn nên giá   được tính ở 

tích phân (3.20) không được lấy cận từ 0-20MeV mà phải lấy cận ở một giá trị 

cao hơn 0 và đến 20MeV.  Do đó khẳng định độ lệch giữa thực nghiệm và lý 
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thuyết của thông lượng hep bằng 65.12×103cm-2s-1( ở mục 3.3) chính là do 

thông lượng etừ +  e++e+   đóng góp vào không còn đúng nữa (khẳng 

định này thỏa mãn chỉ khi xem + được sinh ra từ phản ứng p+pD++ có động 

năng bằng 0) mà có thể là giá trị nhỏ hơn 65.12×103cm-2s-1nhiều. Điều này dẫn 

đến giá trị thông lượng neutrino  e và  nhỏ hơn 5 2 17.47 10 cm s  . Do đó 

chúng tôi chỉ đưa ra dự đoán tồn tại các neutrino  e và   từ mặt trời có 

năng lượng lớn hơn  20MeV và chúng tôi chưa đưa ra được giá trị thông lượng 

cụ thể và đang chờ thực nghiệm ghi nhận các neutrino này.  

 Tuy nhiên việc các thí nghiệm ghi nhận các neutrino từ mặt trời ở vùng 

năng lượng lớn hơn 20MeV là một việc không đơn giản.  Vì các neutrino đến 

đến mặt đất bao gồm các nguồn khác nhau, neutrino được sinh ra từ mặt trời ở 

chu trình p-p có năng lượng thay đổi từ 0 đến 20MeV, neutrino từ các siêu sao 

năng lượng thay đổi từ 20 MeV đến 80 MeV [12], neutrino từ khí quyển trái đất 

có năng lượng thay đổi từ vài chục MeV đến vài GeV[8], các neutrino này xuất 

hiện do các hạt năng lượng cao từ vũ trụ vào tương tác với bầu khí quyển. Nếu 

bầy giờ tồn tại thêm nguồn neutrino từ mặt trời có năng lượng lớn hơn 20MeV 

như chúng tôi dự đoán thì ta thấy các phổ này sẽ chồng lên nhau. Dẫn đến thí 

nghiệm muốn phân biệt các nguồn riêng biệt không đơn giản và tất nhiên việc 

ghi nhận sự tồn tại các neutrino có năng lượng lớn hơn 20 MeV từ mặt trời 

cũng sẽ gặp khó khăn. Chúng tôi có liên lạc thành viên của nhóm tiến hành thí 

nghiệm Kamiokande. Họ đang chuẩn bị viết một bài báo (chưa xuất bản) về 

việc tồn tại các phản ứng +   ++  ,+  e++e+   ở trên mặt trời và tiến 

hành thí nghiệm ghi nhận các neutrino này. Chúng tôi hi vọng sẽ tìm được 

những thông tin từ bài báo này. 
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4.3 Kết luận.  

 Hàm phân bố các hạt là yếu tố rất quan trọng xác định tốc độ phản ứng 

trên mặt trời, việc ghi nhận các ion năng lượng cao ở nhiệt độ thấp đòi hỏi 

chúng ta phải hiệu chỉnh lại hàm phân bố MB, chúng tôi đưa ra giả thuyết về 

Lévy flight và đề nghị hàm phân bố 

 
 

1/2 2

1/2
8 1 vv exp

2Levy

mB
kTkT





       
     

nhằm mục đích giải thích vấn đề phổ 

hep, ở mục 3.2.2 chúng tôi đã đưa ra giả thuyết nguyên nhân  việc tồn tại Lévy 

flight chính là do từ trường của mặt trời gia tốc các hạt đến năng lượng cao, tuy 

nhiên nguyên nhân có thể là do một quá trình vật lý khác, nhưng muốn tồn tại 

các hạt mang năng lượng cao ở nhiệt độ thấp thì nhất thiết các hạt phải chuyển 

động theo Random walk là Lévy flight. Ở đây có thể xem công thức 

 
 

1/2 2

1/2
8 1 vv exp

2Levy

mB
kTkT





       
     

 là công thức bán thực nghiệm mô tả 

thêm các hạt mang năng lượng cao, qua đó xuất hiện thêm các phản ứng sinh 

neutrino p+pD++++ e++e+  , có thể giải thích vấn đề phổ 

neutrino hep. 

Những vấn đề chúng tôi giải quyết được trong luận văn này là  

- Đưa ra giả thuyết tồn tại phân bố Levy flight trên mặt trời, mô tả 

được vùng năng lượng cao của hạt nhân trên mặt trời qua hàm 

 v
Levy

 . 

- Có thể giải thích được sự chênh lệch giữa thực nghiệm và lý thuyết 

của thông lượng neutrino hep. 

- Dự đoán phổ thông lượng neutrino ở vùng năng lượng cao. 

Những mặt hạn chế trong luận văn: 
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- Giá trị tiết diện 
( , )p p D

   chỉ được ước lượng ~20b. 

- Hàm chúng tôi đưa ra   v
Levy

  là chỉ một đề nghị, có thể chưa phải là 

một hàm tối ưu. 

- Chưa tính đến hiệu chỉnh khi xét đến + được sinh ra từ phản ứng 

p+pD++ có động năng ban đầu, dẫn đến được sinh ra từ phân 

rã + ++  cũng có động năng ban đầu. Từ đó, phổ các neutrino 

từ phân rã +  e++e+   cần  được hiệu chỉnh. 

 Tuy nhiên vấn đề chúng tôi đưa ra có thể sẽ gặp nhiều tranh cãi, cần 

phải có thực nghiệm ghi nhận neutrino vùng năng lượng lớn hơn 20MeV mới 

có thể xác nhận được, do đó chỉ dừng lại ở mức độ ước lượng  và B, các giá trị 

B và   của hàm  v
Levy

 ở bảng 4.1 mô tả được giới hạn trong vùng không ảnh 

hưởng đến các tính toán của Bahcall và có thể giải thích được vấn đề thông 

lượng của hep. Trong tương lai gần chúng tôi sẽ tính toán với giá trị 
( , )p p D

   

chính xác và tính đến hiệu ứng thay đổi phổ neutrino khi xét đến năng lượng 

của + từ phản ứng p+pD+. Từ đó đưa ra giới hạn  và B tốt hơn.     

 Ở đây cũng muốn nhấn mạnh rằng nếu việc hiệu chỉnh lại hàm phân bố 

MB của chúng tôi đúng thì chúng ta cần có cái nhìn mới về hàm phân bố theo 

năng lượng của các hạt nhân trên các ngôi sao, qua đó chúng ta cũng phải xác 

định lại các công thức tính tốc độ phản ứng của các phản ứng có Z lớn, vì với 

các phản ứng này thế Coulomb lớn nên đòi hỏi các hạt tham gia phản ứng có 

năng lượng lớn mới có khả năng vượt rào thế Coulomb để tham gia phản ứng, 

mà khi hạt ở năng lượng lớn thì tốc độ phản ứng được xác định chủ yếu từ 

 v
Levy

 , chẳng hạn đối với các chu trình Ne-Na, Mg-Al…,  quá trình hình thành 

12C từ 3 hạt anpha, chúng tôi cũng đã khảo sát ảnh hưởng của  v
Levy

 vào tốc 
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độ phản ứng hình thành 12C và nhận thấy tốc độ phản ứng thay đổi rất lớn so 

với tính toán với hàm phân bố MB. Vấn đề này được trình bày ở luận văn thạc 

của Trần Huy Dũng. 
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PHỤ LỤC 

 Chương trình tính toán B và cho trường hợp =0.14. 

matdo=ReadList["C:/matdo.txt",Number]; 
matdohidro=ReadList["C:/matdohidro.txt",Number]; 
nhietdo=ReadList["C:/nhietdomattroi.txt",Number]; 
bankinh=ReadList["C:/bankinh.txt",Number]; 
Array[a,1284,1]; 
For[i=1,i1284,++i,a[i]=matdo[[i]]*matdohidro[[i]]*6.023*10
^23    ]; 
r=a[1]*a[1]/2*(4/3*Pi*(bankinh[[1]]*6.955*10^11)^3)*Sqrt[2/
Pi]*(8.6171*10^-
5*nhietdo[[1]]/(0.5*931*10^6))^0.5*3*10^8*0.1*10^-
27*Integrate[Exp[-x^0.14],{x,140*10^6/(8.6171*10^-
5*nhietdo[[1]]),280*10^6/(8.6171*10^-5*nhietdo[[1]])}] 
giatricuoi=a[1284]*a[1284]*(4/3*Pi*(bankinh[[1284]]*6.955*1
0^11)^3-
4/3*Pi*(bankinh[[1283]]*6.955*10^11)^3)*Sqrt[2/Pi]*(8.6171*
10^-5*nhietdo[[1284]]/(0.5*931*10^6))^0.5*3*10^8*0.1*10^-
27*Integrate[Exp[-x^0.14],{x,140*10^6/(8.6171*10^-
5*nhietdo[[1284]]),280*10^6/(8.6171 Print["gia tri r la",r] 
*10^-5*nhietdo[[1284]])}] 
sosanh=r/giatricuoi 
For[i=2,i1284,++i,r=r+a[i]*a[i]*(4/3*Pi*(bankinh[[i]]*6.95
5*10^11)^3-4/3*Pi*(bankinh[[i-
1]]*6.955*10^11)^3)*Sqrt[2/Pi]*(8.6171*10^-
5*nhietdo[[i]]/(0.5*931*10^6))^0.5*3*10^8*0.1*10^-
27*Integrate[Exp[-x^0.14],{x,140*10^6/(8.6171*10^-
5*nhietdo[[i]]),280*10^6/(8.6171*10^-5*nhietdo[[1284]])}]]; 
Print["so phan ung trong mot giay ", r] 
dapso=(2.1*10^29)/r; 
Print["dap so can tim la",dapso] 
r=0; 
 
 
 
 
 
 
 
 


